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Lời giới thiệu

Nhu cầu soạn văn bản bằng L

A

T

E

X tăng nhanh trong những năm gần đây.

Tôi là người có may mắn học được trước một số kĩ thuật soạn thảo bằng L

A

T

E

X,

tôi muốn phổ biến những công cụ soạn thảo bằng L

A

T

E

X tới các bạn. Hiện nay

những công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản có công thức toán học được phát

triển rất nhanh và nhiều, ta cần nắm được những kiến thức cơ bản thì có thể

sử dụng dễ dàng.

VieTeX là một chương trình soạn văn bản TeX và kết hợp với MiKTeX.

Trên thế giới có nhiều chương trình soạn cho TeX. Rất may trong cộng đồng

mã nguồn mở có một chương trình của Alexander V. Romanenko ở Đại học

Kiev Taras Shevchenko rất phù hợp cho việc cải biên và soạn TeX. Tôi thực

hiện theo bản quyền GNU General Public. Tôi đã tham khảo sát các mã nguồn

mở và đặc biệt cảm ơn:

1. Thư viện Neil Hodgson's Scintilla mã nguồn mở cho hệ soạn thảo (1998-

2006 by Neil Hodgson).

2. Chương trình mã nguồn mở notepad2 của Florian Balmer

3. Đặc biệt chương trình Visual TeX của Alexander V. Romanenko

Theo tôi được biết các chương trình ta thường dùng như PcTeX hoặc Win-

shell cũng đều dùng thư viện mã nguồn mở Neil Hodgson's Scintilla.

Đây là phương án đầu tiên tôi thực hiện biên dịch, so với các bản của các

tác giả trên đã được cải tiến rất nhiều và theo quan điểm người dùng soạn

TeX đơn giản và dễ thực hiện nhất.

VieTeX bao gồm các công cụ soạn thảo bình thường và đặc biệt:

1. Tất cả các chức năng và phím tắt của các chương trình soạn thảo trên

Windows đều được kế thừa.

2. Thực hiện hoàn thiện các từ trong khi đang gõ vào từ Window và từ

danh sách bên ngoài.

3. Làm các thư mục khối theo môi trường.

4. Kiểm tra Chính tả tiếng Anh và tiếng Việt.

5. Làm Macro cách gõ tắt.

6. Tự đặt mầu chữ cho các lệnh của TeX và HTML

7. Tự đặt các lệnh biên dịch trên dòng lệnh.

8. Tự đặt các phím tắt cho các chức năng chương trình.

9. Đối chiếu các ngoặc đối xứng.

10. Chọn khối theo hình chữ nhật
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X

11. Chọn chế độ ngắt dòng trên màn hình.

12. Tự động thụt đầu dòng

13. Đánh dấu văn bản để tìm lại.

Những công cụ đặc biệt dùng cho TeX

1. Tra cứu những lệnh và môi trường của LaTeX.

2. Hoàn thiện lệnh LaTeX tự động khi gõ.

3. Thực hiện "File project" cho tài liệu nhiều tệp.

4. Kiểm tra nhãn đối chiếu trong văn bản (liệt kê danh sách nhãn).

5. Kiểm tra đa nhãn của văn bản (hiện lên danh sách nhãn)

6. Tìm ngược lại tệp nguồn từ Yap.exe.

7. Chọn mầu cho chữ, nền chữ, hàng và cột trong bảng bằng trực quan.

8. Kèm theo TeXaid và MacroTeX để soạn lệnh LaTeX trực quan.

9. Chuyển đổi định dạng sang PS và PDF dễ dàng.

10. Gọi tùy chọn của MiKTeX để thêm cấu hình hoặc gói lệnh dễ dàng.

Tôi biên soạn cuốn sách này là tiếp tục hai cuốn sách trước đây nhằm phổ

biến L

A

T

E

X cho các bạn sinh viên, học sinh và các thày cô giáo dạy toán. Cuốn

sách không lặp lại những gì hai cuốn trước đã có, tôi chỉ đưa ra những công cụ

hoặc lệnh, gói lệnh quan trọng mà trước đây chưa có. Tôi đưa ra các mẫu văn

bản về viết một luận án tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học. Mẫu làm

một cuốn sách dành cho các thày soạn giáo án cũng như chuẩn bị cho xuất

bản với chất lượng cao.

Tôi cũng đưa ra những gói lệnh làm các trang trình chiếu cho các buổi bảo

vệ hoặc thuyết trình hội nghị. Đồng thời có trình bày một số chi tiết quan

trong trong văn bản như vẽ hình, mầu các văn bản, ...

Cuốn sách này cần cho tất cả những người đã dùng T

E

X và những người

bắt đầu học T

E

X với các mẫu mã có sẵn để thực hành ngay.

Tất cả những gói công cụ và phần mềm có nói tới trong sách này được tác

giả chuẩn bị thành một đĩa CD cài đặt, nội dung chính là phần cài đặt VieTT

E

X

2.1 cho cuốn sách này. Ngoài ra trong đĩa CD theo cuốn sách này còn chứa rất

nhiều ví dụ mẫu mà không có khả năng mô tả hết ở đây. Bạn đọc có thể liên

hệ với tác giả để mua sản phẩm CD này.

Mọi liên lạc và trợ giúp với tác giả: Nguyễn Hữu Điển

Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Điện thoại: CQ: 04-5572869, NR: 04-6418848, DĐ: 0989 06 1951

Thư điện tử: huudien@vnu.edu.vn; Web: http://nhdien.ifinites.net
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Lời cảm ơn

Nhân đây tác giả cảm ơn các bạn đọc đã sử dụng L

A

T

E

X trong soạn thảo văn

bản tiếng Việt và cho những lời khuyên bổ ích, cần thiết để tôi hoàn thiện

phần mềm của mình. Tác giả nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của

Ban biên tập và những điều kiện thuận lợi cho việc xuất bản cuốn sách này

của Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội, xin cảm ơn.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2006

Tác giả
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Chương 1

Cài đặt VieTeX

1.1. Chương trình cần cho VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2. Các bước cài đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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1.1. Chương trình cần cho VieTeX

Chương trình đòi hỏi chạy trên Window 2000 trở lên. VieTeX bao gồm hệ

thống nhiều chương trình kết hợp với nhau. Tất cả chương trình chúng tôi

đóng gói đều miễn phí. Sau đây chúng tôi giới thiệu các chương trình với các

địa chỉ trên Internet, các bạn có thể tự lấy về cài đặt hoặc cập nhật phiên bản

mới nhất. Chúng tôi cũng có làm 1 đĩa CDRom cài đặt tất cả các chương trình

này. Cài chương trình VieTeX cần các chương trình:

1. MikTeX 2.5 đây là chương trình kết hợp môi trường LaTeX tại địa chỉ

http://www.miktex.de

2. VnTeX 2.0 đây là chương trình phông tiếng Việt cho MikTeX của chúng

tôi. Hiện tại có ở địa chỉ: http://hpc-hus.homelinux.org

3. VieTeX 2.1 Đây là chương trình soạn thảo mà tại liệu này hướng dẫn sử

dụng: http://nhdien.infinites.net

4. Các chương trình trợ giúp soạn thảo:

1. Chương trình vẽ hình: http://rd.vector.co.jp/soft/dl/win95/writing

Có đặt tại http://nhdien.infinites.net.

2. Chương trình LaTeX Macros: Các lệnh LaTeX được thành nút nhất

trực quan

3. Chương trình 4spell: Kiểm tra chính tả tiếng Anh và có thể tạo từ điển

tiếng Việt: http://4tex.ntg.nl/4spell/

4. Bỗ gõ tiếng Việt đơn giản và chính xác:

http://unikey.sourceforge.net

5. Các chương trình định dạng văn bản:

1. Chương trình định dạng tệp PS: http://www.ghostscript.com/.
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2. Chương trình xem tệp PS: http://www.cs.wisc.edu/ ghost/

3. Chương trình xem tệp PDF: http://www.adobe.com/acrobat.

1.2. Các bước cài đặt

Bước 1. Cài đặt MiKTeX 2.5: Bộ MiKTeX 2.5 đầy đủ gần 400MB. Nhưng khi cài

đặt ta chỉ cài gói nhỏ nhất mà họ đã làm sẵn. Nhấn nút và tiếp theo, MiKTeX

tự động cài vào. Kết quả cuối cùng ta có thể tìm MiKTeX tên Window:

Start ! All Programs ! MiKTeX2.5 ! [Setting, Help, Update,...]

Bước 2. Cài đặt phông tiếng Việt chỉ cần nhấn các nút như chỉ dẫn (hình 1.1 ).

Hình 1.1. Cài phông tiếng Việt Hình 1.2. Tiếng Việt vào MikTeX

Sau đó cài phông tiếng việt vào MiKTeX:

Start ! All Programs ! MiKTeX2.5 ! Setting

Nhấn nút [Add] và thêm thư mục vntex vào rồi nhấn nút [Apply]

(hình 1.2 ).

Bước 3. Cài chương trình soạn thảo VieTeX (hình 1.3 ): Không có gì đặc biệt

khi cài chương trình này. Ta nhân liên tiếp các nút và hoàn thiện các câu hỏi

được đặt ra.

Hình 1.3. Cài chương trình VieTeX
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Khi cài xong chương trình chạy ngay và giao diện soạn thảo hiện ra. Ta có

thể soạn thảo được ngay (hình 1.4 ).

Hình 1.4. Giao diện của VieTeX

Bước 4. Ba bước quan trọng trên là có thể sử dụng sử dụng soạn TeX và chạy

TeX được rồi. Khi cài xong thì đã có các tệp mẫu để chạy chương trình. Để

hoàn thiện tốt hơn hãy cài các chương trình phụ trợ sau:

1. Chương trình kiểm tra chính tả 4spell (Cho tiếng Anh và tiếng Việt).

http://4tex.ntg.nl/4spell/

2. Chương trình vẽ hình WinTpic 3.08.

http://rd.vector.co.jp/soft/dl/win95/writing

3. Chương trình LaTeX Macro kí hiệu trực quan trợ giúp soạn thảo.

http://tp.lc.ehu.es/jma/win95.html

4. Chương trình gõ tiếng Việt Unikey 4.0 (đây là chương trình bỏ dấu tiếng

Việt rất tốt và có thể bỏ chức năng gõ dấu liên quan đến f và g, chỉ có từ phiên

bản 4.0 mới làm được điều này). http://unikey.sourceforge.net

Bước 5. Để xem được các dạng tệp quen thuộc cài thêm các chương trình:

1. Chương trình Ghostscript 8.0 các định dạng phông để cho tệp PS.

http://www.ghostscript.com/.

2. Chương trình GhostViewer 4.2 chương trình xem các tệp có đuôi PS.

http://www.cs.wisc.edu/ ghost/.

3. Chương trình Acrobat Reader 8.0 chương trình xem tệp PDF

http://www.adobe.com/acrobat
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1.3. Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài

đặt

Chạy chương trình VieTeX như giao diện ở hình :

1. Cài phông tiếng Việt vào MikTeX để sử dụng các chương trình Mik-

TeX trong VieTeX như phần cài đặt đã trình bày. Nhưng trong chương trình

VieTeX cũng gọi được setting của MiKTeX bằng cách: Setting ! MiKTeX Op-

tion. (hình ).

2. Các chương trình dịch TeX như LaTeX, Texify, yap, ... đã được cài sẵn,

nhưng có thể sửa đổi được theo cách: Setting ! Cofiguration. (hình 1.5 ).

Hình 1.5. Cài đặt chương trình chạy cùng VieTeX

Có các nút để soạn lại các chương trình chạy kèm này. Khoảng 14 chương

trình cài đặt ưu tiên các bạn không nên sửa lại vì đã được cho tương ứng với

các nút trên thanh công cụ. Số 1 là nút dịch LaTeX, số 2 là nút xem tệp DVI

bằng chương trình yap.exe, số 3 là chương trình dịch Texify cho tệp TeX nhưng

xem được ngay, ... các nút tương ứng khác cũng như vậy hoặc tương ứng với

Menu [Execute].

Hình 1.6. Nút chạy trên thanh công cụ

3. Cài đặt chương trình em tệp PS và PDF: Như phần trên muốn cài đặt

chương trình Acrobat reader để xem tệp PDF ta chọn vào dòng số 9 như

hình 1.5 . Sau đó nhấn nút để đưa đường dẫn của chương trình vào như

hình 1.7 : Ta chọn chương trình với đường dẫn tới Acrobat Reader. Đặc biệt

phần cần chạy với chương trình này là < name > .pdf.
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Hình 1.7. Liên kết với Acrobat Reader

Hoàn toàn tương tự như vậy cài đặt cho chương trình Gsview xem tệp PS

ở dòng số 5 như hình 1.5 .

4. Ngoài project khi cài đặt đã có là luanan.vtp: Đây là mẫu làm luận án

cao học hoặc tiến sĩ bằng tiếng Việt. Các bạn có thể mở một mẫu khác (ví dụ

như mẫu làm sách) bằng cách:

project ! open ! template ! maulatex ! lamsach và chọn maulamsach.vtp thì

có các tệp làm sách. Các bạn có thể chạy thử ngay được.
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Hướng dẫn sử dụng này không thực hiện chỉ dẫn lần lượt các chức năng

trong chương trình VieTeX, mà hướng dẫn theo công việc soạn thảo và chạy

một tệp TeX cần cho người dùng như thế nào. Nghĩa là hướng dẫn theo công

việc để làm một tài liệu, qua đó các bạn có thể biết các chức năng.

2.1. Tạo ra tệp L

A

T

E

X

Việc đầu tiên để soạn thảo ra tệp văn bản là tệp TeX trong đó chứa văn bản

cần gõ vào như các chương trình soạn thảo văn bản khác. Nhưng đồng thời

có các lệnh định dạng. Thực hiện bằng cách nhấn chuột trái vào nút [open]

hoặc từ Menu: File ! new . Xuất hiện giao diện các khuôn dạng tệp TeX cần

soạn thảo như hình 2.1 :

- empty file: Mở một tệp trắng không định dạng gì cả.

- Article : Mở tệp có định dạng làm một bài báo.

- Books : Mở tệp có định dạng làm một cuốn sách.

- LaTeX Slide: Làm các trang trình chiếu bằng LaTeX.

Như vậy ta có tập mẫu để soạn thảo, sau đó phải đặt lại tên tạp văn bản

của ta bằng cách:

File ! Save As

Gõ vào tên cần dùng và nhấn [Save].



2.2. Mở và đóng tệp L

A

T

E

X®· cã 13

Hình 2.1. Lựa chọn mẫu định dạng LaTeX

Hình 2.2. Chọn Save As

2.2. Mở và đóng tệp L

A

T

E

X®· cã

Nhấn vào nút [Open] hoặc từ Menu: File ! Open ra giao diện gần như

hình 2.2 và ta chọn Tệp cần mở và nhấn nút [Open].

Khi đó tệp mở ở cửa sổ bên trái màn hình và tên của tệp được gán lên lớp

dưới thanh công cụ. Có thể mở nhiều tệp thì mỗi tệp đều có nhãn trên cửa sổ

văn bản. Khi tên tệp hiện nhô lên là tệp đang mở trước mặt. Ta có thể dùng

chuột để lật mở các tệp khác nhau ở đây.



14 Chương 2. Thiết lập tệp nguồn và biên dịch

Đóng tệp giống như đóng các cửa sổ Windows hoặc chọn bên phải chuột

trên tên tệp ra Menu tương tác có chức năng [close] hoặc [close All] để đóng

tệp đó hoặc các tệp đang mở.

2.3. Tạo và mở một dự án (project)

Khi ta soạn tài liệu dài thường không chứa trong một tệp mà mỗi đoạn

hoặc mỗi chương là một tệp để dễ soạn thảo và theo dõi. Một dự án gồm từ

1 đến nhiều tệp cần dùng, nhưng chỉ có 1 tệp định khuôn dạng còn các tệp

khác được đưa vào bằng lệnh ninput hoặc ninclude. Tệp chính định dạng gọi

là tệp Main-File, ví dụ ở thanh trạng thái ở đáy màn hình khi cài đặt xong có

Main-File: C: nvietex ntemplate nmaulatex nluanan.tex

Lập dự án là nhằm mục đích khi biên dịch cho dự dán chỉ chạy tệp Main-

File dù đang soạn thảo ở các tệp khác. Cửa sổ bên trái để nhằm chứa các tệp

của dự án, chỉ cần chọn vào đó là các tệp đó mở ra. Khi đã có một tệp mở một

dự án mới như sau:

1. Project ! new (nếu mở lại một dự án thì chọn open) sau đó đặt tên cho

dự án, ví dụ hình dưới đây đặt dự án là practiclatex.vtp và chọn nút

[Save].

Hình 2.3. Gắn tệp vào dự án

2. Khi tên dự án xuất hiện ở cửa sổ bên trái. Lúc này ta có thể thêm tên tệp

vào bằng cách: Nhấn phím chuột phải lên tên của dự án [practiclatex]

và sau đó chọn [Add File] như hình 2.3 .
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Các tệp ta gắn lần lượt vào dự án (các tệp không liên quan đến dự án

cũng có thể gắn vào đó để sau này dễ sử dụng).

Mở một tệp trong dự án chỉ cần nhấn đúp chuột vào đó.

3. Trước khi biên dịch cần một tệp làm tệp chính ta nhấn phím phải chuột

lên tên một tệp xuất hiện:

Hình 2.4. Đặt Main-File

[set main File] là đặt tệp đang chọn là tệp chính.

[Remove File] là loại tệp đó khỏi dự án.

Và một số chức năng khác các bạn tự tìm hiểu.

Chú ý: Khi ta đặt lại tệp chính thì chương trình biên dịch theo tệp chính

ta đặt này. Vậy ta có thể đặt tệp chính khác nhau trong các tệp ta thêm

vào dự án. Nhất khi các bạn có một tệp riêng cũng gắn vào đây rồi đặt

nó là tệp chính để biên dịch.

2.4. Biên dịch tệp LaTeX sang tệp DVI

Tệp TeX soạn thảo được gọi là tệp nguồn. Trong khi soạn thảo TeX ta có

thể kiểm tra kết quả các lệnh và băn bản bằng cách biên dịch chuyển sang tệp

DVI và hiện trên màn hình.

VieTeX cung cấp các chức năng này bằng nhấn nút hoặc chọn Menu: Exe-

cute.

1. Nút [LaTeX] là dịch tệp TeX sang DVI, không hiện tệp kết quả.

2. Nút [DVI] có kính nút bên cạnh là xem tệp DVI trên màn hình.
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Khi dùng hai nút này có thể tra cứu giữa hai màn hình tệp TeX và màn

hình kết quả trên màn hình DVI.

- Cụ thể khi dịch xong bằng nút [LaTeX] xong, khi để con trỏ ở bất cứ vị

trí nào của văn bản tệp TeX rồi nhấn nút [DVI] thì chương trình yap.exe hiện

lên đúng trang có vị trí con trỏ đang ở tệp TeX.

- Ngược lại, khi đang xem DVI bằng yap.exe muốn nhảy về vị trí tập

nguồng TeX tại dòng nào đó thì nhấn đúp vào vị trí đó đưa ta về vị trí có

dòng đó ở tệp TeX (với điều kiện tập này đang mở trong VieTeX).

- Để chuyển được qua lại giữa tệp mở DVI và tệp nguồn TeX phải cài đặt

dòng sau đây trong chương trình yap.exe đã mở như sau:

Trong Menu của Yap chọn: Menu ! Options cho ra

Hình 2.5. Chuyển TeX và DVI Hình 2.6. Cài đặt tìm tập nguồn

Trong hình 2.5 chọn trang [Inverse DVI search] sau đó chọn nút [new]. +

Trong ô gõ vào tên chương trình VieTeX;

+ Trong ô chương trình mở tệp TeX: C: nvietex nvietex.exe.

+ Dòng thông số ở dưới là : "%f" -line:%l

3. Nút [Texify] biên dịch và hiện tệp DVI ra ngay, nghĩa là kết hợp hai nút

kia (nhưng không quay lại được tệp TeX nguồn và tệp DVI như dùng hai nút

trên). Thường hay dùng nút này để biên dịch. Hình 2.7 thể hiện ba nút này

cạnh Menu Execute.

Nếu không dùng nút này thì dùng các chức năng Menu của Execute như

hình 2.7 .

Những chú ý khi biên dịch:

1. Để biên dịch chạy trên màn hình riêng và ta có thể xem được quá trình

dịch nên đánh dấu chức năng (hình 2.7 ):
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Hình 2.7. Biên dịch tệp LaTeX

Execute ! Execute in DOS

Trường hợp không chọn chức năng này chương trình biên dịch ngầm

và thông báo hiện ra ở cửa sổ phía dưới màn hình soạn thảo khi cho nó

xuất hiện.

2. Khi biên dịch sẽ mắc lỗi và dừng biên dịch

Hình 2.8. Biên dịch tệp LaTeX

Trong thông báo lỗi 1.106... (hình 2.8 ) thì số 1 là tệp thứ nhất và số 106 là

số dòng thứ 106 có lỗi, nội dung lỗi được TeX trích ra 1 dòng và bẻ gãy
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ở chỗ sai đó. Ta gõ vào chữ x và nhấn phím [Enter] để thoát khỏi biên

dịch.

Ta trở về tệp đến số dòng có lỗi để xem xét và sửa lại. Sau đó lại biên

dịch lại.

3. Quy trình biên dịch trên được lặp đi, lặp lại nhiều lần để cho ra kết quả

tốt nhất mới thôi. Khi đã có kinh nghiệm thì quá trình này rất đơn giản

và là một trò chơi lí thú.

2.5. Biên dịch tệp LaTeX không trong dự án

(Project)

Tất cả các biên dịch và chuyển đổi dữ liệu ở hai phần trước và phần sau

đều có thể thực hiện trên một tệp không trong một dự án nào. Nghĩa là biên

dịch tệp đang mở trước mặt. Những cách sau đây làm VieTeX hiểu các bạn

muốn dịch trên một tập đơn lẻ:

1. Mở tệp trong khi cửa sổ dự án đóng (cửa sổ dự án không nhìn thấy).

2. Cửa sổ dự án mở nhưng chưa đặt Main-File cho dự án (hoặc dùng chức

năng Clear Main File), thanh trạng thái có dòng chữ "No Main File".

3. Gắn vào dự án và đặt tệp đơn lẻ là Main-File và biên dịch như có dự án.

Tất cả các nút và menu đều tác dụng trực tiếp nên tệp đang mở như chạy

LaTeX, Xem DVI, Xem PS, Chuyển đổi định dạng, ...

Nếu đã có dự án và tệp Main-File thì khi mở cửa sổ dự án (Project) các nút

và Menu lại tác dụng chỉ trên tệp dự án mà thôi.

Vậy dù có dự án hay không có dự án với chú ý trên các bạn có thể biên

dịch được mọi tệp.

2.6. Chuyển đổi định dạng văn bản kết quả

VieTeX cho phép chuyển đổi tệp kết quả DVI sang các tệp PS và PDF dùng

để in ấn và phân phát trên mạng Internet với tiếng Việt và tiếng Anh.

Khi cài đặt đúng như chương trước thì các chức năng này chỉ cần nhấn nút

trên thanh công cụ. Như hình 2.7 lần lượt các nút sau ba nút biên dịch là:

� Nút [Dvips] đây là chương trình của MiKTeX chuyển các tệp DVI sang

tệp dạng PS (hình 2.9 ).

� Nút [GsView] là tệp xem và in ấn tệp PS, tệp loại này làm chế bản mới

có chất lượng cao.
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Hình 2.9. Chuyển DVI sang PS

Hình 2.10. GsView xem tệp PS

� Nút [DVIPDF] là chương trình chuyển từ tệp DVI sang tệp PDF (chương

trình này chuyển đổi không tốt lắm).

� Nút [Acrobat Reader] dùng xem tệp PDF.

� Nút [PSDPF] là nút chuyển từ tệp PS sang tệp PDF, chương trình này

làm việc rất tốt.

Các chức năng chuyển đổi cũng có thể thực hiện trên Menu: Execute như

hình 2.7 .
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3.1. Chọn phông cho tệp soạn thảo

Hình 3.1. Cài đặt cấu hình soạn thảo

VieTeX có thể soạn thảo cho tệp phông Window bình thường như phông
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ABC hoặc phông Unicode hay phông tiếng Nga. Để thực hiện được ta cài đặt

từ Menu (hoặc nút có bàn tay trên thanh công cụ):

Settings ! Editor Configuration

� Hình 3.1 sau khi ta nhấn vào trang Editor. Trong khung Default font ta

thay đổi font cài đặt tùy bạn. Mặc định tôi đã cài đặt phông .VnTime

như hình 3.1 .

� Đặt một phông Unicode bạn nhấn nút [font] và chọn lấy phông: Times

New Roman. ¤ encoding chọn: Unicode. Nhấn nút [Charset] chọn West-

ern. Nhấn nút [size] chọn cỡ chữ ví dụ 14pt.

� Để chữ trong các lệnh cũng như chữ văn bản khi soạn thảo ta đánh dấu

vào muc: Set default font for all lexer.

Trong trang Editor hình 3.1 trong khung Save có rất nhiều chức năng để

ta chọn như:

� Auto save/load last Work space : Khi đóng chương trình thì những gì

cập nhật trong cửa sổ dự án bên phải được ghi lại cho lần sau.

� Remember last opened files: Khi đóng chương trình thì ghi nhớ chương

trình đang mở để lần sau mở ra ngay.

� Save file before executing (hoặc Save all files before compile): trước khi

biên dịch (hoặc chạy chương trình khác) thì tệp đang soạn được ghi vào

đĩa trước.

� Save compiler settings on exit : Khi ta thay đổi cài đặt các chương trình

biên dịch như ở chương 2 thì khi đóng chương trình sẽ tự động ghi lại

cấu hình.

3.2. Chọn khung hình cho hệ soạn thảo

Những chức năng khung hình cho hệ soạn thảo được cài đặt như sau (phần

lớn nằm trong Menu: View ).

� Độ dài dòng nhìn thấy trong màn hình (nếu không chọn chức năng này

thì dòng dài về bên phải theo mặc định và ta không nhìn thấy được):

View ! Wrap

Mặc định là 80 kí tự một dòng, ta có thể thay đổi được vào:

Settings ! Editor Configuration

Trang Appearance có khung long lines: ta có thể đặt lại như hình 3.2 :
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Hình 3.2. Cài đặt khung hệ soạn thảo

� Hình 3.2 còn cho ta thấy chọn các thanh tương ứng trong Menu: View

cho xuất hiện hoặc là không:

1. Statusbar : thanh trạng thái dưới cùng màn hình chứa trạng thái con

trỏ đang ở dòng số bao nhiêu (line), kí tự số bao nhiêu của dòng

đó (Coln), tình trạng ngắt dòng hay không (wrap), chế độ đưa kí tự

vào chèn (INS), Dùng theo các lệnh TeX (TeX Style), Các thao tác

thực hiện trên tệp đang soạn thảo, Tệp Main-File cho một tệp biên

dịch chính.

2. Toolbar : Thanh các nút công cụ sau chức năng Menu. Đây là các

nút nhấn vào để lựa chọn hoặc chạy chương trình như ở chương 2.

3. Tabbar : Là thanh các tiêu đề thể hiện các tệp đang ở. Khi tệp nào

thay đổi nội dung mà chưa ghi lại thì có dấu [*] ở phía trước.

4. Project và Output: là hai cử sổ cho dự án và kết quả biên dịch đưa

ra. Trên thanh công cụ có hai nút để cho hai cửa sổ này có hiện ra

hay là không.

� Đánh số dòng chọn View ! Line Number . Dòng có thể rất dài khi nào

có dấu nhấn [Enter] thì mới gọi là kết thúc 1 dòng.
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� Nhìn thấy dấu kí tự trắng là 1 chấm đỏ hoặc dấu xuống dòng chọn

View ! Space và View ! EOL Markers

� Thu gọn nội dung môi trường trong văn bản:

View ! Selection Margin : chọn khoảng trống bên cạnh cột số dòng để

đánh dấu môi trường.

View ! Fold Margin : Đánh dấu môi trường bên cạnh chữ nbegin f ... g có

dấu - khi môi trường đang mở, có dấu + khi môi trường cuộn lại chỉ còn

thấy tên môi trường

Hình 3.3. Môi trường cuộn lại

Có thể mở tất cả các môi trường hoặc cuộn tất cả các môi trường lại bằng

View ! Folding ! Fold All và View ! Folding ! Expand All

3.3. Các chức năng soạn thảo cơ bản

Để đảm bảo các chức năng soạn thảo không khác với các chương trình

thường dùng khác VieTeX đã được cố tình đặt Menu và phím tắt trong

Menu: File và Edit giống hệt như Winword. Như

File Phím tăt ý nghĩa Edit Phím tắt ý nghĩa

New [Ctrl]+[N] Tạo tệp Undo [Ctrl]+[Z] Phục hồi

Open [Ctrl]+[O] Mở tệp Redo [Ctrl]+[Y] Phục hội lại

Save [Ctrl]+[S] Ghi lại Cut [Ctrl]+[X] Cắt

Exit [Alt]+[F4] Đóng Copy [Ctrl]+[C] Chép vào

CT Past [Ctrl]+[V] Dán ra

Select All [Ctrl]+[A] Chọn tất cả

Các chức năng đặc biệt của VieTeX trong soạn thảo cơ bản:

� Cắt dán theo lựa chọn hình chữ nhật:

1. Edit ! Select Rectangular : Đánh dấu góc cao bên trái của hình chữ

nhật muốn chọn.

2. Dùng các phím mũi tên để chọn hình chữ nhật như hình 3.4 :

3. thực hiện lại: Edit ! Select Rectangular
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Hình 3.4. Cắt dán theo hình chữ nhật

4. Dùng các chức năng cắt dán bình thường khác để sao chép khối vừa

đánh dấu này.

Chức năng này rất thuận lợi cho sao chép khối nhỏ trong ma trận dữ

liệu.

� Làm kí tự hoa lên hoặc trở về bình thường: Edit ! Upper and Lower case

Trước khi dùng lệnh hãy bôi đen dòng cần thực hiện. Chức năng này

thuận tiện cho chuyển đổi các tiêu đề thành hoa, Tiếng Việt thì chữ có

dấu chưa làm được.

3.4. Làm Macro gõ tắt

Macro là cách định nghĩa một khối văn bản hoặc chức năng khi soạn thảo

thành một phím tắt hoặc một lệnh tắt ngắn gọn sau đó được gọi lại nhiều lần.

Làm một Macro thực hiện như sau:

1. Nhấn nút có hình bút trên thanh công cụ: Khởi đầu làm Macro, nghĩa là

tất cả các thao tác sau đó cho soạn thảo đều được ghi lại. Ví dụ: Gõ vào

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nhấn lại nút đó một lần nữa để kết thúc việc làm Macro. Lúc này đòi

hỏi gán phím tắt: Nhấn

[Ctrl]+[Alt]+[F6] và nhấn nút [assign]

Gõ vào vn tên Macro và đồng ý ghi lại Macrro. Kết thúc làm Macro.

3. Sử dụng Macro chỉ cần nhấn tổ hợp phím [Ctrl]+[Alt]+[F6] thì dòng:

"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" xuất hiện tại vị trí con trỏ.

Chứng minh rằng.
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Hình 3.5. Gán phím tắt cho Macro

3.5. Làm Script gõ tắt

Soạn thảo những Macro script trong gõ tắt là thuận tiện nhất. Trong

chương trình thực hiện theo các bước:

1. Gọi từ Tools ! Write macro script .

Hình 3.6. Cài đặt từ điển để kiểm tra chính tả

2. Cấu trúc một lệnh
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vxscript("name", "key", number)

script commands...

exit

vxscript và exit là lệnh của script , name= tên của macro, key= Phím

gõ tắt (Ctrl, Shift, Alt và phím bàn phím khác), number=1 ghi lại hoặc

không ghi (0) khi thoát khỏi chương trình. Tất cả chuỗi đối số phải trong

dấu "".

Kí hiệu ";" kết thúc một câu lệnh.

Ví dụ:

vxscript("frac", "Ctrl+Alt+0", 1)

string("\\frac{}{}");

left(3);

exit

là macro cho "frac" lệnh LaTeX.

3. Khi soạn xong nhấn các

Nút [check] kiểm tra viết lệnh có sai sót không.

Nút [Compile] biên dịch và ghi vào tệp vietex.vts để lần sau khi mở

chương trình tự động có.

Nút [Load] mở một tệp macro có sẵn.

Nút [Save] Ghi macro vào một tệp riêng.

Nút [Clear Output] Xóa dòng đã biên dịch.

Nút [exit] thoáy khỏi chương trình.

4. Các lệnh là

left (n), leftsel (n), leftrectsel (n) = Con trỏ chuyển về trái n kí tự.

right (n), rightsel (n), rightrectsel (n) = Con trỏ chuyển về phải n kí tự.

lineup (n), lineupsel (n) lineuprectsel (n) = Con trá chuyển lên trên n kÝ

tự.

linedown (n), linedownsel (n), linedownrectsel (n) = Con trỏ chuyển về

trái n kí tự.

paraup, paraupsel = Con trỏ chuyển lên đầu đoạn, không đối số.

paradown, paradownsel = Con trỏ chuyển lên cuối đoạn, không đối số.
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pageup, pageupsel, pageuprectsel = Con trỏ chuyển lên đầu trang,

không đối số.

pagedown, pagedownsel, pagedownrectsel = Con trỏ chuyển lên cuối

trang, không đối số.

wordleft, wordleftsel = Con trỏ chuyển sang trái một từ, không đối số.

wordright, wordrightsel = Con trỏ chuyển sang phải một từ, không đối

số.

home, homesel, homerectsel , homewrap, homewrapsel = Con trá

chuyển về đầu tệp, không đối số.

end, endsel, endrectsel, endwrap, endwrapsel = Con trỏ chuyển về cuối

dòng, không đối số.

enddisp, enddispsel = Con trỏ chuyển về dòng cuối cùng trên màn hình,

không đối số.

homedisp, homedispsel = Con trỏ chuyển về dòng đầu tiên trên màn

hình, không đối số.

docstart, docstartsel = Con trỏ chuyển về dòng đầu của tệp, không đối

số.

docend, docendsel = Con trỏ chuyển về dòng cuối của tệp, không đối

số.

delwordleft, delwordright = Xóa một phần một từ, không đối số.

dellineleft, dellineleft = Xóa một phần dòng, không đối số.

delline, traspline, dupline, scrolllinedown, scrolllineup, newline = Lệnh

trên một dòng, không đối số.

5. Các lệnh cắt dán: cut = lệnh cut, không đối số.

copy = lệnh copy, không đối số.

paste = lệnh paste, không đối số.

clear = lệnh clear (xóa văn bản đã chọn), không đối số.

clearall = lệnh xóa tất cả văn bản, không đối số.

back = lệnh backspace, không đối số.

selectall = lệnh chọn tất cả văn bản, không đối số.

char (n) or char ('symbol') = đưa một kí tự vào, n là số mã ascii.

Kí tự đặc biệt: ' nn' = thêm dòng mới, ' nr ' = xuống dòng, ' nt ' = khoảng

bảng, ' n" ' = kí tự ", ' n' ' = kí tự ', ' nn' = kí tự n,
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string ("string") = đưa vào một chuỗi kí tự.

nothing = không làm gì cả

3.6. Kiểm tra chính tả

Có hai cách kiểm tra chính tả cho cả tiếng Anh và tiếng Việt: Cách trực

quan khi đang soạn và cách dùng chương trình 4spell (xem ở chương 5).

Kiểm tra chính tả trực quan trong khi đang soạn thảo: Các bước tiến hành

1. Gọi từ điển vào Setting ! set dictionaries .

Hình 3.7. Cài đặt từ điển để kiểm tra chính tả

2. Nhấn vào nút [ISSPELL dictionaries] để cài từ điển tiếng Anh. Hình 3.7

là nhấn vào nút [Wordlist Dictionaries] cho từ điển tiếng Việt tự tạo có

tên là user.lst. Sau đó nhấn nút [Load] và đánh dấu vào [Load on Start]

để khi chạy chương trình tự động lấy vào không phải cài đặt nữa.

3. Khi đã có từ điển bật và tắt kiểm tra chính tả trực quan bằng cách chọn

nút trên thanh công cụ có chữ [ab ].

4. Các từ lỗi hoặc không có trong cả hai từ điển sẽ đỏ lên và gạch dưới.

5. Nếu từ không sai, nghĩa là chưa có trong từ điển của ta, ta thêm vào từ

điển như sau:

1. Bôi đen từ cần nhập vào từ điển.

2. Nhấn chuột phải cho giao diện

3. Chọn [add current word to user.lst]

6. Tất cả thao trên có thể thực hiện được bằng menu:

Settings ! ISSPELL Spell check
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Hình 3.8. Nhập thêm từ vào từ điển

Settings ! Set Wordlist Spell

Bạn tự thử nghiệm cài đặt theo cách này, vì hoàn toàn tương tự như cách

trên.

3.7. Chức năng tìm kiếm

Các chức ăng tìm kiếm kí tự trong văn bản đều nằm trong Menu: Search.

Hình 3.9. Các chức năng tìm kiếm

Hình 3.9 thể hiện các chức năng tìm kiếm:

Find Hộp thoại để nhập từ cần tìm.



30 Chương 3. Các chức năng soạn thảo cơ bản

Find Next Tìm kiếm từ đã được gõ vào từ lần trước và tiếp tục tìm trong phần

văn bản còn lại.

Replace... Vừa tìm kiếm và thay thế giống như các chương trình khác.

Hình 3.10. Tìm một từ trong tệp khác

Search in File Tìm một từ trong một văn bản khác (hình 3.10 ). Nếu tìm thấy

chương trình sẽ mở tệp tại từ đó.

Go line Nhập số dòng con trỏ sẽ nhảy đến dòng cần tìm.

Jump to Label Đưa con trỏ đến nhãn trong nref f ... g rồi dùng chức năng này

thì con trỏ nhảy tới lệnh nlabel f ... g có nhãn này.

Open included file §­ con trỏ đến tên của tệp trong lệnh nincluded f ... g để

mở tệp đó ra.

Mark Position Khi nhấn phím [F4] một dấu tròn đỏ bên cạnh lề được đánh

dấu sau đó ta dùng các chức năng khác để tìm lại chỗ đánh dấu này như

[Next Mark] tìm đến dấu tiếp theo, ...
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4.1. Đặt màu cho lệnh L

A

T

E

Xkhi soạn

Để tránh nhầm lẫn các lệnh LaTeX và dấu móc đặc biệt cung cấp chức

năng đặt màu cho các loại kí hiệu khác nhau. Chúng tôi do kinh nghiệm đã

đặt màu cho các lệnh một cách hài hòa nhất. Nếu muốn thay đổi thì vào:

Settings ! TeX Style

Hình 4.1. Đặt màu cho Lệnh LaTeX

Chọn một loại kí hiệu như Default Command; Comment; ... sau đó nhấn

vào các nút [Font] cho lại kí hiệu này, [Charset] chọn chữ; [Foreground] chọn

màu cho chữ; [shape] chọn hình dáng (đạm hoặc nghiêng); [size] chọn cỡ chữ;

[Background] chọn màu nền chữ.
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Không nên đặt các lệnh nhiều màu quá trông rối mắt. Nếu các bạn đồng

ý với cách đặt của chúng tôi thì hãy giữ nguyên.

4.2. Các phím gõ tắt lệnh LaTeX trong VieTeX

Chương trước có mục làm Macro đó là cách làm gõ tắt những cụm từ phát

sinh trong khi soạn. Trong LaTeX có rất nhiều lệnh bắt buộc phải có như môi

trường toán học chẳng hạn $ ... $ . Chúng tôi đã cài sẵn phím tắt theo bảng dưới

đây để gõ vào cho nhanh:

1. Soạn nhanh kí hiệu toán

Phím tắt đưa ra Phím tắt đưa ra

Alt ~ nsqrt fg Ctrl ~ ntilde fg
Alt ! nlabel fg Ctrl ! nleft j n right j
Alt @ align* Ctrl @ npartial

Alt # Equation* Ctrl # nmathbb fg
Alt $ $ $ Ctrl $ nmbox f g
Alt % nfrac fgfg Ctrl % ninfty

Alt ^ ^ fg Ctrl ^ ncung f g
Alt & nwidehat fg Ctrl & nmathcal fg
Alt � ntimes Ctrl � ncdot

Alt ( ( ) Ctrl ( n( n)

Alt ) nleft( nright) Ctrl ) n[ n]

Alt � fg Ctrl � nstackrel fgfg
Alt + nleft nf n right ng Ctrl + nsum nlimits fg ^ fg
Alt f fg Ctrl [ []

Alt g nfng Ctrl ] nleft[ nright ]

Alt < <> Ctrl < nleft

Alt > nleft nlangle nright nrangle Ctrl > nright

Alt n nbackslash Ctrl | j j
Alt D ndisplaystyle Ctrl / ndfrac fgfg
Alt R ~ nref fg Ctrl D Chép thêm một dòng

Alt C ncite fg Ctrl L Xóa đi một dòng

Alt I nindex fg Ctrl " noverset fg
Alt O noverline fg Ctrl # nunderset fg
Alt U nunderline fg Ctrl  noverleftarrow fg
Alt J nint nlimits fg ^ fg Ctrl ! noverrightarrow fg
Alt " nsetminus Ctrl B nmathcal fg
Alt " nwidehat fg Alt # nbar fg
Alt  Alt ! nvec fg
Alt Shift < nleqslant Alt Shift > ngeqslant

Để tham khảo những lệnh gõ tắt này ngay trên màn hình khi đang gõ hãy

gõ phím tắt Alt+F1 xuất hiện bảng vừa là hướng dẫn, vừa thực hiện được ngay

như hình
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Hình 4.2. Bảng trợ giúp nhớ phím gõ tắt

Bằng cách tạo phím gõ tắt macro và macro script ở chương trước sẽ tạo ra

rất nhiều phím gõ tắt cùng việc quản lí chúng cho cách gõ phong phú.

4.3. Quản lí tất cả Macro và Script

Phần trước đã nói tới việc quản lí và theo dõi các macro cố định khi sử

dụng. Nhưng trong quá trình soạn thảo sẽ nảy sinh các từ lặp đi lặp lại và

ta có thể tạo Macro hoặc Script như ở chương trước để tiếp tục gõ thuận tiện

hơn. Khi đã có một số Macro rồi thì quản lí chúng như thế nào? Hoặc soạn

thảo trong nhiều ngày vẫn dùng cách gõ tắt cũ thì làm thế nào?

Việc tạo ra các lệnh gõ tắt như ở các chương trước. Để quản lí các lệnh gõ

tắt hãy vào Menu

tools ! Edit macro... .

Xuất hiện giao diện quản lí macro như hình 4.3 . Ta chọn vào mỗi tên để

sửa đổi tên [Rename] hoặc biên tập lại [Edit] nội dung của cách gõ tắt này.

Cũng có thể thay đổi phím gõ tắt [Change] hoặc xóa bỏ phím tắt, thậm trí cả

macro gõ tắt đó.

Chú ý:

1. Khi trong chương trình quản lí nếu không thấy macro nào thì hãy dùng

Menu:
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Hình 4.3. Bảng trợ giúp nhớ phím gõ tắt

tools ! Load macro.

Để gọi tệp có chứa Macro, có thể các bạn lấy từ tệp mẫu của chương trình

VieTeX trong thư mục: template nvietscript.

2. Khi soạn thảo lại các Macro ta có thể ghi lại vào một tệp khác để nhớ,

lúc cần lại ra để sử dụng thì sử dụng chức năng:

tools ! Save macro.

VieTeX có thể quản lí rất nhiều macro và thuận tiện sử dụng, quản

lí chúng theo các phím gõ tắt. Để tránh chồng chéo các phím gõ tắt đã

định nghĩa sẵn, ta chỉ nên sử dụng các phím tổ hợp:Shift+F1,...,Shift+F12

hoặc Alt+F2,Alt+F3,Alt+F5,...,Alt+F12; hoặc Ctrl+Alt+0,...,Ctrl+Alt+9; hoặc

Ctrl+Alt+F1,...,Ctrl+Alt+F12, hoặc Alt+Shift+0, ...,Alt+Shift+F12, ...

3. Gõ tắt còn thể hiện qua Menu của VieTeX, nhất là đối với các lệnh trong

Menu: LaTeX và Math. Mỗi Menu đó có thể gõ ra rất dễ dàng qua gõ tổ hợp

phím số ví dụ: Muốn lấy bảng ra hay thực hiện:

Alt+L 1 0 sẽ ra cấu trúc Bảng hoặc

Alt+M 0 0 sẽ ra cấu trúc equation như hình 4.4 .

Trong hai Menu này có rất nhiều cấu trúc có sẵn lấy ra sử dụng, hoặc các

bảng lệnh có thể lấy vào được.

4. Nhiều khi ta phải dùng chương trình phụ kí hiệu toán từ Menu:

tools ! Math Symbol.
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Hình 4.4. Bảng trợ giúp nhớ phím gõ tắt

4.4. Điền lệnh tự động

Trong khi soạn lệnh LaTeX chương trình VieTeX đưa ra cách phát hiện và

điền đầy đủ lệnh đó vào, ta có thể không cần phải gõ nữa.

1. Đặt cách điền từ đầy đủ: Settings ! Editor Configuration và chọn trang

[Style]

Hình 4.5. Đặt điền từ đầy đủ

2. Trong khung [Autocomplete] Ta có thể chọn như hình 4.5 :

+ Khung [source]: Chọn � Document là VieTeX tìm trong tài liệu đang

gõ vào có lệnh theo vần chữ cái giống với phần đang gõ vào để hiện ra

và điền vào.
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Chọn � Word list là VieTeX lấy trong danh sách đã chuẩn bị sẵn để kiểm

tra có lệnh giống thì điền vào (ví dụ như danh sách các lệnh LaTeX chẳng

hạn).

Chúng tôi thường chọn � Document vì trong một văn bản thường dùng

chung một số lệnh rất cao.

+ Khung [Mode]: Cách thức điền từ vào

Chọn � Autocomplete Word end là cách điền từ giống đầu tiên vào dòng

đang gõ, nếu ta tiếp tục gõ từ đó thì VieTeX tự động chọn lại từ giống

nhất cho đến thời điểm đang gõ trên dòng.

Chọn � Create list là cách gõ lệnh đến đâu thì có một danh sách kèm

theo các từ giống đến đó để ta có thể chọn đưa vào như: Ta gõ lệnh nb

Hình 4.6. Đặt điền theo danh sách

thì danh sách các lệnh có chữ này hiện ra để ta chọn.

Chúng tôi không chọn cách sau vì danh sách hiện ra sẽ mất rất nhiều

thời gian chọn lựa.

3. Nếu ta dùng danh sách các từ thì các chức năng còn lại như hình 4.5 ta

đánh dấu hoặc đưa vào. Chú ý ở đây có thể danh sách bất kì chứ không

phải chỉ có các lệnh LaTeX.

4.5. Lệnh tra chéo trong LaTeX

Khi soạn các đoạn văn bản với các mục ta có thể ghi lại các số đó thông qua

đặt nhãn tại vị trí đó bằng lệnh nlabel fg . Nhất là trong công thức toán học hay

các số thứ tự của hình, bảng, ... đều dùng lệnh này để gán nhãn vào một biến

của ta. Khi trích dẫn chéo ở đâu bằng các nhãn nref, npageref ,... thì VieTeX

liệt kê các nhãn đó tại con trỏ ví dụ sách này của tôi có các nhãn hình 4.7 .
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Hình 4.7. Tham chiếu chéo công thức và mục

4.6. Các khối lệnh của LaTeX

1. Trong LaTeX có rất nhiều khối lệnh định sẵn trong Menu:LaTeX có hầu

hết các khối lệnh LaTeX ! align Text bao gồm các môi trường:

itemize Môi trường danh sách có chấm đen mỗi mục. (gõ vào: Alt+L 0 0).

description Môi trường chữ đậm ở đầu. (gõ vào: Alt+L 0 1).

enumerate Môi trường đánh số thứ tự. (gõ vào: Alt+L 0 2).

minipage Một trang nhỏ trong trang lớn. (gõ vào: Alt+L 0 3).

parbox Lệnh làm khối nhỏ văn bản

multicol Môi trường chia ra nhiều cột...

....

2. Môi trường toán để dóng công thức cũng tương tự, khi lấy vào đã có

khối sẵn Math ! align Math bao gồm các môi trường equation, case, gather,

multline, align, ... như các cuốn sách về LaTeX có nói đến. Khi lấy ra thì có

sẵn rồi ví dụ lấy môi trường case: Math ! align Math ! case ( Alt+M 0 2)

\begin{cases}

&\mbox{},\\

&\mbox{}.

\end{cases}

3. Môi trường tabular và ma trận matrix giống nhau, khi muốn lấy bảng

xuất hiện chọn hàng và cột: LaTeX ! Matrices ! (matrix)

Cho kết quả

\begin{pmatrix}

* & * & * & * & * \\

* & * & * & * & * \\
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Hình 4.8. Chọn hàng và cột ma trận hoặc bảng

* & * & * & * & * \\

* & * & * & * & * \\

\end{pmatrix}

4. Môi trường hình LaTeX ! Figure

one figure Môi trường đưa 1 hình vào trang giấy.

\begin{figure}[!ht]

\centering

\includegraphics[height=2cm,width=3cm]{*.eps}

\caption{}\label{fig:}

\end{figure}

Nhập tên hình và kích thước cụ thể hình cần đưa vào.

two figure Đưa hai hình ngang hàng nhau trên 1 trang.

float figure Đưa hình vào bên cạnh lề chỗ còn lại vẫn có chữ.

rotate figure Các cách đưa hình quay.

5. Lệnh tô màu chữ và nền LaTeX ! Color . Các lệnh trong mục này dùng

gãi nusepackage f color g và nusepackage f colortbl g. Chọn màu trực quan trước

khi có lệnh màu thi đều hiện bảng màu:

textcolor cho ra ntextcolor[rgb] f 0.0,1.0,1.0 gf ... g lệnh làm màu chữ và có nút

ở thanh công cụ.

colorbox Cho mầu nền ncolorbox [rgb] f 1.0,0.0,0.50 gf .. . g

rowcolor cho màu hàng trong bảng nrowcolor [rgb] f 1.0,0.0,0.50 g

columncolor màu cột trong bảng > fn columncolor [rgb] f 1.0,0.0,0.50 gg.
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Hình 4.9. Chọn màu cho chữ hoặc nền, hoặc cột

Các gói lệnh có thể xem ở phần gói lệnh với các ví dụ khi cài đặt chương

trình.

Ví dụ:

ntextcolor[rgb] f 1.0,0.0,0.50 gf Màu trong văn bản g! Màu trong văn bản

ncolorbox[rgb] f 1.0,0.0,0.50 gf có màu nền không g! có màu nền

nfcolorbox[rgb] f 1.0,0.0,0.1 gf 1. 0,1 .0, 0.0 gf Khung màu g ! khung màu

Màu trong bảng

\begin{tabular}{|>{ \columncolor[rgb]{1.0,0.0,0.50}}l | l | l | l | l |}

\hline\rowcolor[rgb]{0.0,0.0,1.0} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline

* & * & * & * & * \\ \hline

\rowcolor[rgb]{0.0,0.50,1.0}a & b & c & d & e \\ \hline

* & * & * & * & * \\ \hline

\end{tabular}

1 2 3 4 5

* * * * *

a b c d e

* * * * *
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